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nhân đã mổ. Cần lưu ý rằng, vẫn còn khoảng 10% 
bệnh nhân trả lời là không biết làm thế nào để phẫu 
thuật và 16,2% bệnh nhân sợ phẫu thuật. Điều này gợi 
ý rằng vấn đề truyền thông cần được cải thiện và tập 
trung vào các vấn đề này. 

Kết quả của các câu hỏi về lựa chọn địa điểm phẫu 
thuật đục thủy tinh thể cho thấy 74.9% bệnh nhân 
muốn được phẫu thuật tại bệnh viện huyện theo 
chương trình mổ đục thủy tinh thể. 11% muốn mổ tại 
huyện theo chế độ mổ thường quy. Chỉ có một số ít 
bệnh nhân chọn địa điểm phẫu thuật khác.  

Chi phí cho phẫu thuật là một trong những lý do 
chính làm cho bệnh nhân không đi mổ mắt. 43,1% 
bệnh nhân chưa mổ nói rằng họ không sẵn sàng trả 
tiền phẫu thuật. Trong số những người sẵn sàng trả 
tiền phẫu thuật, 67,9% chỉ có thể trả với mức từ 100 
000 đến 500 000 đồng. 

Những lý do mà bệnh nhân muốn được mổ tại bệnh 
viện huyện có thể do đây là nơi gần nhất với nhà của 
họ. Do đó, người thân và họ hàng tiện chăm sóc, đỡ 
tốn kém chi phí đi lại, và các chương trình mổ đục thủy 
tinh thể tại huyện thường được miễn phí hoàn toàn 
hoặc một phần.  

Mức độ hài lòng của bệnh nhân với phẫu thuật 
Bệnh nhân được yêu cầu tự đánh giá mức độ thị lực 

của mình. 41% tự đánh giá thị lực được cải thiện tốt 
sau mổ. Tuy nhiên, có khoảng 39,3% bệnh nhân thấy 
có thị lực cải thiện ít và 16,4% bệnh nhân thấy thị lực 
của họ không được cải thiện sau mổ.  

Mặc dù số bệnh nhân có thị lực không tăng hoặc 
tăng ít tương đối cao, khoảng 75% bệnh nhân hài lòng 
hoặc rất hài lòng với phẫu thuật. Chỉ có 9,8% bệnh 
nhân không hài lòng với phẫu thuật. 

KẾT LUẬN 
Nhìn chung, chất lượng của mổ đục thủy tinh thể đã 

đáp ứng được mong đợi của bệnh nhân Yên Bái. Tuy 
nhiên, tỷ lệ thị lực sau mổ < 0,1 còn cao (41%). 
Nguyên nhân chính của giảm thị lực sau mổ liên quan 

đến các biến chứng của phẫu thuật chiếm khoảng 1/3 
trong tống số các nguyên nhân. 

Phẫu thuật đã có tác động tích cực đến đời sống 
kinh tế xã hội của bệnh nhân và gai đình. Đáp ứng 
được các mong đợi của bệnh nhân, nhiều bệnh nhân 
thực hiện được các công việc hàng ngày như trước, 
giảm gánh nặng đối với gai đình và tăng thu nhập giúp 
đỡ gia đình và bản thân bệnh nhân. Hầu hết (75%) 
bệnh nhân mổ hài lòng với cuộc phẫu thuật. 

85% bệnh nhân ở địa phương nghiên cứu lựa chọn 
nơi phẫu thuật là bệnh viện huyện vì gần nhà, tiện cho 
người thân đi chăm sóc trong khi mổ, tiết kiệm chi phí, 
và các chương trình phẫu thuật tại huyện thường được 
tài trợ. 

Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục: 
- Tỷ lệ mắt có thị lực sau mổ < 1/10 còn cao (41%). 

Tỷ lệ này cao hơn so với các nghiên cứu ở các khu vực 
phát triển khác [1][2][3]. Nguyên nhân chính của giảm 
thị lực là bệnh võng mạc, biến chứng của phẫu thuật, 
tật khúc xạ không đực chỉnh kính sau mổ.  

- Nguyên nhân chính khiến bệnh nhân đục thủy tinh 
thể không đi phẫu thuật là khó khăn về tài chính 
(43,2%), chưa được cung cấp đầy đủ thông tin đặc biệt 
là ở các xã vùng sâu vùng xa (10,8%) và sợ phẫu thuật 
(16,2%). 
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NHẬN XÉT ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TÁO BÓN MẠN TÍNH  

 
Bùi Thị Mai Hương - Bệnh viện Bạch Mai 

Đặt vấn đề 
Táo bón là một trong những triệu chứng rất phổ 

biến của bệnh lý hệ thống tiêu hóa và cũng là triệu 
chứng xuất hiện trong nhiều bệnh lý ở các cơ quan 
khác trong cơ thể. Táo bón hay gặp ở những người lớn 
tuổi, tuy chỉ là triệu chứng nhỏ không ảnh hưởng nhiều 
đến chất lượng cuộc sống nhưng gây phiền toái cho 
người bệnh, nó có thể là triệu chứng của các bệnh 
nặng như lao đại tràng, ung thư đại tràng, viêm loét đại 
trực tràng, hội chứng ruột kích thích. Chúng tôi thực 
hiện nghiên cứu đề tài: “ Nhận xét ảnh hưởng của một 
số yếu tố liên quan đến táo bón mạn tính”  

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

1. Đối tượng nghiên cứu. 
a) Đối tượng nghiên cứu 
- Nghiên cứu được tiến hành trên những bệnh nhân 

được chẩn đoán táo bón mạn tính trên lâm sàng được 
khám tại Bệnh viện Hữu nghị. 

- Thời gian nghiên cứu: từ tháng 3/2008 đến tháng 
8/2008.  

b) Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân 
+ Tuổi từ 18 trở lên, không phân biệt nghề nghiệp, 

giới tính. 
+ Bệnh nhân được chẩn đoán táo bón mạn tính dựa 

vào tiêu chuẩn Rome II có 2 hay hơn 2 tiêu chuẩn tối 
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thiểu 12 tuần (không liên tục) trong 12 tháng gần thời 
điểm nghiên cứu. 

c) Tiêu chuẩn loại trừ 
- Bệnh nhân không táo bón mạn tính 
- Bệnh nhân táo bón có nguyên nhân ngoài đường 

tiêu hóa (có thai, táo bón do sử dụng thuốc, bệnh lý cột 
sống...) 

- Bệnh nhân có chống chỉ định nội soi đại tràng: 
suy tim, suy hô hấp... 

- Bệnh nhân đang bị chảy máu tiêu hoá. 
- Bệnh nhân không muốn tham gia nghiên cứu 
2. Phương pháp nghiên cứu 
- Phương pháp mô tả, cắt ngang.  
- Bệnh nhân được điều tra về tiền sử bản thân và 

gia đình, khám lâm sàng, nội soi đại trực tràng. 
3. Phương pháp xử lý số liệu 
Xử lý số liệu theo chương trình phần mềm SPSS 

13.0 của Tổ chức Y tế Thế giới do bộ môn toán tin, 
Học viện quân y thực hiện. 

Kết quả nghiên cứu 
Bảng 1: Phân bố tuổi trong nhóm nghiên cứu. 

Nhóm nghiên cứu  
Tuổi Số lượng Tỷ lệ % 

41 - 60 5 14,70 
61 - 80 26 76,47 
> 80 3 8,83 
Cộng N = 34 100% 

Nhận xét: Tuổi trung bình của nhóm nghiên cứu là 
70,76 ± 8,44. Tuổi thấp nhất là 47, cao nhất là 83. 
Nhóm tuổi 61 - 80 chiếm tỷ lệ nhiều nhất 76,47%. 

Tỷ lệ mắc bệnh theo giới: Tỷ lệ gặp táo bón ở nam 
nhiều hơn nữ, Nam: 73,5%; Nữ: 26,5%. tỷ lệ nam/nữ = 
2,8/1. 

Bảng 2. Nghề nghiệp của nhóm đối tượng nghiên 
cứu. 

Nghề nghiệp Số lượng Tỷ lệ % 
Lao động trí óc 32 94,12 

Lao động chân tay 2 5,88 
Tổng 34 100 

Nhận xét: Lao động trí óc chiếm chủ yếu 94,12%, 
sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. 

Bảng 3. Địa dư của nhóm bệnh nhân nghiên cứu 
Địa dư Số lượng Tỷ lệ % 

Thành thị 31 91,17 
Nông thôn 3 8,83 

Tổng 34 100 
Nhận xét: Tỷ lệ bệnh nhân ở thành thị chiếm 

91,17% nhiều hơn nông thôn chiếm 8,83%. 
Bảng 4. Thời gian mắc bệnh của bệnh nhân 
Tiền sử táo bón Số lượng Tỷ lệ % 

1 - 3 năm 10 29,42 
3 - 5 năm 6 17,64 
Trên 5 năm 18 52,94 

Tổng n = 34 100 
Nhận xét: Tỷ lệ bệnh nhân có tiền sử táo bón trên 5 

năm chiếm nhiều nhất (52,94%). 
Bảng 5. Tiền sử dùng thuốc điều trị chứng táo bón 
Tiền sử dùng thuốc điều trị Số bệnh nhân Tỷ lệ % 

Chưa điều trị 12 35,30 
Có sử dụng thuốc 22 64,70 

Tổng cộng 34 100 
Nhận xét: 52,94% bệnh nhân đã từng điều trị bằng 

các thuốc y học hiện đại.  
Bảng 6. Thói quen sinh hoạt của nhóm bệnh nhân 

nghiên cứu 
Hoạt động thể lực Số bệnh nhân (n = 34) Tỷ lệ % 
Thường xuyên 10 29,4 

Không thường xuyên 20 58,8 
Không hoạt động thể lực 4 11,8 
Nhận xét: 58,8% bệnh nhân có hoạt động thể lực 

không thường xuyên. 
Bảng 7. Chế độ ăn của nhóm bệnh nhân nghiên 

cứu. 
Thói quen ăn uống Số lượng (n = 34) Tỷ lệ % 

Ăn nhiều rau xanh, hoa quả tươi 30 88,2 
Uống ít nước 19 55,9 

Nhận xét: Đa số bệnh nhân có ăn nhiều rau xanh, 
hoa quả tươi (88,2%), có đến 55,9% bệnh nhân uống ít 
nước. 

Bàn luận 
a) Tuổi và giới. 
Táo bón là một triệu chứng khá phổ biến, có thể 

gặp ở mọi lứa tuổi, mọi giới, mọi ngành nghề. Trong 
nghiên cứu của chúng tôi, tuổi trung bình của nhóm 
nghiên cứu là 70,76 ± 8,44, tuổi thấp nhất là 47, cao 
nhất là 83. Nhóm tuổi 61 - 80 chiếm tỷ lệ nhiều nhất 
76,47%, tiếp đến là nhóm 41 - 60 tuổi chiếm 14,7%, và 
nhóm trên 80 tuổi chiếm 8,83%, nam giới có 73,5%, nữ 
giới có 26,5%. Tỷ lệ nam/ nữ = 2,8 

Sở dĩ độ tuổi trung bình trong nghiên cứu của chúng 
tôi cao hơn ở các nghiên cứu khác vì đối tượng nghiên 
cứu của chúng tôi là bệnh nhân của Bệnh viện Hữu 
nghị phần lớn là bệnh nhân cao tuổi. Người tuổi cao 
chức năng các cơ quan trong cơ thể giảm sút, chức 
năng hệ tiêu hóa cũng như nhu động dạ dày ruột giảm 
là điều kiện thuận lợi để chứng táo bón xuất hiện], tỷ lệ 
mắc táo bón càng cao ở nhóm bệnh nhân có tuổi cao.  

b) Nghề nghiệp và địa dư của nhóm nghiên cứu. 
Đa số bệnh nhân trong nghiên cứu của chúng tôi, 

lao động trí óc chiếm 94,12%, chỉ có 5,88% bệnh nhân 
lao động chân tay, có 91,17% bệnh nhân sống ở thành 
thị, chỉ có 8,83% bệnh nhân sống ở nông thôn Có sự 
khác nhau này theo chúng tôi là do đối tượng nghiên 
cứu khác nhau, trong nghiên cứu của chúng tôi, bệnh 
nhân chủ yếu là cán bộ trung cao cấp của bộ máy 
quản lý nhà nước nên hầu hết hoạt động trí thức, làm 
công tác nghiên cứu, quản lý. Số bệnh nhân lao động 
chân tay chỉ là những bệnh nhân đến khám tại phòng 
khám tự nguyện. 

c) Thời gian mắc bệnh của bệnh nhân. 
Thời gian mắc táo bón trên 5 năm chiếm tỷ lệ cao 

nhất 52,94%; từ 1 - 3 năm chiếm 29,42% còn số bệnh 
nhân mắc táo bón 3 - 5 năm chỉ có 17,64%.  

Sự khác biệt, theo chúng tôi là do triệu chứng táo 
bón, đau bụng là mạn tính, ít nhiều có ảnh hưởng đến 
chất lượng cuộc sống, song vì đa số bệnh nhân của 
chúng tôi đã nghỉ hưu, tự điều trị bằng chế độ ăn uống, 
sinh hoạt chỉ khi có biểu hiện bệnh nặng lên mới đi 
khám. 

d)Tiền sử dùng thuốc điều trị chứng táo bón 
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Táo bón là chứng bệnh khá phổ biến, việc điều trị 
phụ thuộc vào sự hiểu biết, điều kiện sống và nguyên 
nhân gây nên táo bón. Trong nghiên cứu của chúng tôi 
có 22 bệnh nhân trong tiền sử đã từng điều trị táo bón 
ít nhất một lần bằng các thuốc y học hiện đại hay y học 
cổ truyền chiếm 64,7%, có 12 bệnh nhân chưa sử 
dụng thuốc chống táo bón chiếm 35,30%.  

®) Chế độ ăn và lối sống của bệnh nhân. 
Một trong những nguyên nhân gây táo bón có thể 

là do chế độ ăn uống ít chất xơ, uống ít nước... vì vậy 
việc tìm hiểu chế độ ăn để có hướng điều chỉnh sẽ góp 
phần quan trọng trong điều trị chứng táo bón. Trong 
nhóm nghiên cứu của chúng tôi có khá nhiều bệnh 
nhân ăn uống tương đối hợp lý đối với người bị bệnh 
táo bón như ăn nhiều rau xanh và hoa quả (88,2%), 
chế độ ăn này sẽ làm cho thành phần của phân được 
tăng cường chất xơ, mà đặc tính của chất xơ là ngấm 
nước làm cho phân mềm và tăng khối lượng phân sẽ 
giảm được nguy cơ táo bón, có thể chế độ ăn của bệnh 
nhân là tương đối hợp lý nhưng có lẽ vì công việc, vì 
tuổi tác và có thể do thói quen nên bệnh nhân vận 
động ít bên cạnh đó có đến 55,9% bệnh nhân ít uống 
nước, điều đó sẽ ảnh hưởng đến kết quả điều trị. 

 Thói quen uống rượu bia chiếm tỷ lệ không cao là 
29,41% có lẽ do bệnh nhân ý thức được việc liên quan 
đến một số bệnh hay gặp ở người lớn tuổi hoặc liên 
quan đến táo bón nên đã ít sử dụng các loại nước uống 
này. 

Trong nghiên cứu của chúng tôi có đến 58,8% 
bệnh nhân hoạt động thể lực không thường xuyên, 
11,8% bệnh nhân không hoạt động thể lực, chỉ có 
29,4% bệnh nhân thường xuyên có hoạt động thể lực, 
điều đó cho thấy nếu giảm hoặc không vận động thì 

nguy cơ táo bón tăng lên. Khi giảm hoặc không vận 
động sẽ làm cho nhu động ruột giảm, thời gian vận 
chuyển phân trong đại tràng kéo dài nên sẽ tăng 
cường hấp thu nước trở lại làm cho phân khô và số lần 
đại tiện giảm.  

Khuyến nghị 
Táo bón là một trong những triệu chứng rất phổ 

biến của bệnh lý hệ thống tiêu hoá và cũng là triệu 
chứng xuất hiện trong rất nhiều bệnh lý ở các cơ quan 
bộ phận khác trong cơ thể. Tuy chỉ là triệu chứng nhỏ 
không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống 
nhưng gây nhiều phiền toái cho bệnh nhân, và thiệt hại 
rất lớn về mặt kinh tế. Vì vậy khi táo bón mạn tính bệnh 
nhân cần được đến khám lâm sàng, nội soi đại tràng, 
chụp xquang động đại tràng để xác định chẩn đoán và 
điều trị sớm. 
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KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ CO CỨNG CHI DƯỚI  
Ở BỆNH NHÂN LIỆT TỦY BẰNG TIÊM PHENOL 5% 

 
Nguyễn Hoài Trung - Trung tâm Phục hồi chức năng Bạch Mai 

 
TÓM TẮT 
Mục tiêu: Bước đầu đánh giá kết quả điều trị co 

cứng chi dưới ở bệnh nhân liệt tủy bằng phương pháp 
tiêm phong bế thần kinh bằng phenol 5%. 

Đối tượng: 12 bệnh nhân tổn thương tủy sống có co 
cứng chi dưới điều trị tại Trung tâm phục hồi chức năng 
Bệnh viện Bạch Mai. 

Phương pháp nghiên cứu: theo dõi dọc, so sánh kết 
quả trước và sau tiêm: 1 tuần, 1 tháng.  

Kết quả: Tỷ lệ cải thiện mức độ co cứng sau tiêm 1 
tuần: Tốt có 5 BN (41,7%), Khá có 5BN (41,7%), Trung 
bình có 2BN(16,6%). Tỷ lệ cải thiện mức độ co cứng 
sau tiêm 1 tháng: Tốt có 7BN (58,3%), Khá có 4BN 
(33,3%), Trung bình có 1BN (8,3%). Không ghi nhận 
trường hợp nào có tác dụng phụ. 

Kết luận: Phong bế thần kinh chi dưới bằng phenol 
5% trên bệnh nhân tổn thương tủy sống là phương 
pháp điều trị co cứng an toàn và hiệu quả. 

Từ khóa: co cứng, tổn thương tủy sống, phenol 5% 
 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Co cứng chi dưới là một di chứng thường gặp sau 

tổn thương tủy sống, gây ra tình trạng khép khớp háng, 
gấp gan và rung giật bàn chân. Co cứng chi dưới vừa 
và nặng làm cản trở việc tập luyện phục hồi chức năng, 
gây khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày của bệnh 
nhân cũng như việc điều dưỡng chăm sóc tầng sinh 
môn, thông tiểu... Có nhiều phương pháp được lựa 
chọn để điều trị co cứng như dùng thuốc uống toàn 
thân, tiêm độc tố Botulium, bơm Baclofen nội tủy, vật lý 
trị liệu, sử dụng dụng cụ chỉnh trực”Nhưng các phương 
pháp này có những hạn chế nhất định: giá thành cao, 
có tác dụng toàn thân làm ảnh hưởng cả những cơ 
không bị co cứng, hiệu quả không như mong muốn. Để 
khắc phục những hạn chế trên, điều trị co cứng bằng 


